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bộ khoa học và công nghệ 

SỐ: 21/2007/TT-BKHCN 

Cộng hoà x� hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 28 tháng  9  năm 2007 

Thông tư 
Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xây dựng và áp dụng tiêu 
chuÈn như sau: 

I. Quy định chung 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, thẩm 
định, công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 
chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây 
dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở.           

2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Bộ, ngành), tổ chức, cá nhân có liên quan trong 
quá trình lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn 
quốc gia; áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, 
tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam; xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở. 

3. Giải thích từ ngữ  

3.1. Tiêu chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức xây dựng, Bộ Khoa học 
và Công nghệ thẩm định, công bố theo trình tự, thủ tục quy định. 

3.2. Lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia là một nhóm các đối tượng tiêu chuẩn 
quốc gia có liên quan với nhau (ví dụ như: lĩnh vực giao thông, lĩnh vực nông 
nghiệp, lĩnh vực hoá chất, lĩnh vực thực phẩm, lĩnh vực may mặc, lĩnh vực luyện 
kim, v.v...). Lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia được xác định theo khung phân loại 
tiêu chuẩn quốc tế  của Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá (ISO).    
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3.3. Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn 
nước ngoài thành tiêu chuẩn quốc gia là việc công bố một tiêu chuẩn quốc gia có 
nội dung hoàn toàn tương đương hoặc tương đương có sửa đổi với nội dung của 
tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng. 

3.4. Tiêu chuẩn quốc tế là tiêu chuẩn do một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế 
hoặc tổ chức quốc tế có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn công bố. 

3.5. Tiêu chuẩn khu vực là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn khu vực hoặc 
tổ chức khu vực có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn công bố. 

3.6. Tiêu chuẩn nước ngoài là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn quốc gia 
của nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
(hiệp hội nghề nghiệp, viện nghiên cứu,...) công bố. 

3.7. Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức x\ hội - 
nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác 
công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó. 

3.8. áp dụng tiêu chuẩn là sử dụng tiêu chuẩn trong hoạt động quản lý, 
sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và 
trong các hoạt động kinh tế - x\ hội khác. 

II. Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 

1. Lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 

1.1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, tổ 
chức có liên quan tổ chức việc lập dự thảo quy hoạch tổng thể xây dựng tiêu 
chuẩn quốc gia (sau đây viết tắt là quy hoạch tổng thể).                                                          

Quy hoạch tổng thể phải mang tính hệ thống, đồng bộ, phù hợp với chiến 
lược phát triển kinh tế - x\ hội của quốc gia; chiến lược, quy hoạch phát triển của 
các ngành kinh tế - kỹ thuật và các lĩnh vực hoạt động khác.  

Nội dung của quy hoạch tổng thể bao gồm: các chuyên ngành, lĩnh vực, đối 
tượng cần xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; tổng số tiêu chuẩn quốc gia cho từng 
chuyên ngành, lĩnh vực, đối tượng; lộ trình thực hiện; nguồn lực để đáp ứng yêu 
cầu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho từng giai đoạn; các biện pháp thực hiện. 

1.2. Việc lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể được thực hiện cụ thể như sau: 

1.2.1. Các Bộ, ngành, căn cứ chiến lược, quy hoạch phát triển chuyên 
ngành, tổ chức việc lập dự kiến quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia thuộc 
lĩnh vực chuyên ngành được phân công quản lý (sau đây viết tắt là dự kiến quy 
hoạch chuyên ngành) theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ và gửi về 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.  

Dự kiến quy hoạch chuyên ngành bao gồm các nội dung quy định tại mục  
1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

1.2.2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các công việc sau: 
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- Lập dự thảo quy hoạch tổng thể trên cơ sở dự kiến quy hoạch chuyên 
ngành của các Bộ, ngành và đề xuất quy hoạch của các tổ chức, cá nhân. 

Dự thảo quy hoạch tổng thể bao gồm các nội dung quy định tại mục 2 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Thông tư này;  

- Gửi dự thảo quy hoạch tổng thể để lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức, cá 
nhân có liên quan, thông báo về việc lấy ý kiến trên trang tin điện tử (website) 
của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 
Thời gian lấy ý kiến về dự thảo ít nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày gửi dự thảo; 

- Tổng hợp và xử lý ý kiến góp ý đối với dự thảo quy hoạch tổng thể;   

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hoàn chỉnh dự thảo quy 
hoạch tổng thể và trình Bộ Khoa học và Công nghệ. 

1.2.3. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức việc xem xét, phê duyệt quy 
hoạch tổng thể, thông báo cho các Bộ, ngành và công khai trên trang tin điện tử 
(website) của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt. 

1.3. Quy hoạch tổng thể ®\ được phê duyệt có thể được điều chỉnh, bổ sung 
theo nhu cầu hoặc sự thay đổi của định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - x\ 
hội quốc gia và chiến lược, quy hoạch phát triển của các ngành kinh tế - kỹ thuật. 
Trình tự, thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể được thực hiện theo quy 
định tại điểm 1.2 khoản này. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định việc điều chỉnh, bổ sung 
quy hoạch tổng thể xây dựng tiêu chuẩn quốc gia. 

2. Lập, phê duyệt kế hoạch năm năm và hằng năm xây dựng tiêu 
chuẩn quốc gia  

2.1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành có liên quan tổ chức việc lập dự thảo kế hoạch năm năm, kế hoạch hằng 
năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia.  

Kế hoạch năm năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phải phù hợp với quy 
hoạch tổng thể ®\ được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh 
doanh, yêu cầu quản lý nhà nước, hội nhập quốc tế; phù hợp với trình độ phát 
triển khoa học và công nghệ của quốc gia.  

Kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phải phù hợp với kế 
hoạch năm năm. Kế hoạch hằng năm bao gồm các nội dung xây dựng mới, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia. 

2.2. Kế hoạch năm năm về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia  

Nội dung của kế hoạch năm năm về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bao 
gồm: lĩnh vực, đối tượng cụ thể cần xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; loại tiêu 
chuẩn; số lượng tiêu chuẩn quốc gia cần xây dựng; thời gian thực hiện; nguồn 
kinh phí và kinh phí dự kiến; cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị. 

Việc lập, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm năm xây dựng tiêu 
chuẩn quốc gia được thực hiện theo các bước sau: 
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2.2.1. Lập dự thảo kế hoạch năm năm  

- Quý II năm cuối của kỳ kế hoạch năm năm, các Bộ, ngành, tổ chức lập 
và gửi dự kiến kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực chuyên 
ngành của mình (sau đây viết tắt là dự kiến kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 
chuyên ngành) cho năm năm tiếp theo kèm theo bản thuyết minh đến Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để xem xét, tổng hợp. 

Dự kiến kế hoạch năm năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia chuyên ngành và 
thuyết minh bao gồm nội dung quy định tại mục 1 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

- Căn cứ quy hoạch tổng thể ®\ được phê duyệt, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng lập dự thảo kế hoạch năm năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 
trên cơ sở dự kiến kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia chuyên ngành của các 
Bộ, ngành, tổ chức. 

Dự thảo kế hoạch năm năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và thuyết minh bao 
gồm nội dung quy định tại mục 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

2.2.2. Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch năm năm  

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các công việc sau: 

- Gửi dự thảo kế hoạch năm năm về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đến các 
Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến, thông báo trên trang tin 
điện tử (website) của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng để lấy ý kiến rộng r\i. Thời gian lấy ý kiến về dự thảo ít nhất là 
ba mươi ngày, kể từ ngày gửi dự thảo; 

- Tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý cho dự thảo; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan hoàn chỉnh dự thảo 
và trình Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2.2.3. Phê duyệt kế hoạch năm năm  

- Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức việc xem xét, phê duyệt kế hoạch 
năm năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, thông báo cho các Bộ, ngành có liên 
quan và công khai trên trang tin điện tử (website) của Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời hạn ba mươi ngày, 
kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt. 

2.2.4. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch  

- Kế hoạch năm năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia có thể được điều chỉnh, 
bổ sung theo đề nghị của các Bộ, ngành, tổ chức. 

- Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm năm được thực hiện theo trình tự 
quy định tại các tiết 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 điểm này. 

2.3. Kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 

Nội dung của kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bao gồm: 
tên tiêu chuẩn quốc gia cần xây dựng được sắp xếp theo lĩnh vực tiêu chuẩn; tên 
tổ chức biên soạn dự thảo; thời gian thực hiện; phương thức xây dựng dự thảo 
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(chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng mới; sửa đổi, bổ sung); kinh phí dự kiến 
và nguồn kinh phí; cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị xây dựng tiêu chuẩn; dự 
kiến kế hoạch phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn. 

Việc lập kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia được thực hiện 
theo các bước sau: 

2.3.1. Lập dự thảo kế hoạch 

- Quý II hằng năm, căn cứ vào kế hoạch năm năm, nhu cầu xây dựng, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn quốc gia, kết quả rà soát định kỳ tiêu chuẩn 
quốc gia, các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân gửi dự kiến kế hoạch xây dựng tiêu 
chuẩn quốc gia cho năm sau kèm theo dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho 
từng đối tượng hoặc nhóm đối tượng tiêu chuẩn cụ thể đến Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng.   

Dự kiến kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho năm sau được lập 
theo mẫu quy định tại mục 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia được lập theo mẫu quy định tại Phụ 
lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.   

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức việc xem xét các dự 
án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, tổ 
chức có liên quan và lập dự thảo kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho năm 
sau theo mẫu quy định tại mục 2 và thuyết minh xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 
theo nội dung quy định tại mục 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.  

2.3.2. Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch hằng năm 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các công việc sau: 

- Gửi dự thảo kế hoạch đến các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan, thông báo 
trên trang tin điện tử (website) của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng để lấy ý kiến. Thời gian lấy ý kiến về dự thảo ít nhất 
là ba mươi ngày, kể từ ngày gửi dự thảo; 

- Tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý cho dự thảo; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức liên quan hoàn chỉnh dự 
thảo và trình Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 2.3.3. Phê duyệt kế hoạch hằng năm 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt kế hoạch hằng 
năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong đầu quý IV của năm trước năm kế 
hoạch. Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kế hoạch ®\ được phê duyệt đến 
các Bộ, ngành và công khai trên trang tin điện tử (website) của Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời hạn mười lăm 
ngày, kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt. 

2.3.4. Thực hiện kế hoạch hằng năm 

- Căn cứ vào kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia ®\ được 
phê duyệt, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ tổ chức việc thực hiện kế hoạch;  
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- Định kỳ sáu tháng, đột xuất theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ, 
các Bộ, ngành thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng) về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch; 

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo dõi, đôn đốc việc thực 
hiện kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; tổng hợp, báo cáo Bộ 
Khoa học và Công nghệ về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch; hướng dẫn 
nghiệp vụ xây dựng tiêu chuẩn; tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo tiêu 
chuẩn quốc gia do các Bộ, ngành chủ trì. 

2.3.5. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

- Kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia có thể được điều 
chỉnh, bổ sung theo đề nghị bằng văn bản của các Bộ, ngành, tổ chức.  

- Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định việc điều chỉnh về tiến độ, kinh phí, 
rút khỏi hoặc bổ sung vào kế hoạch hằng năm về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia. 

- Trình tự điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 
được thực hiện như sau: 

+ Các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân gửi đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bằng văn bản đến Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng để xem xét, tổng hợp. 

Việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia phải được thực hiện trước ngày 01 tháng 10 hằng năm. 

+ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức việc xem xét các đề 
nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công 
nghệ quyết định; thông báo việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đến các Bộ, ngành 
có liên quan và công khai trên trang tin điện tử (website) của Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu cấp thiết của quản lý nhà nước hoặc nhu 
cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, trình tự, thủ tục điều chỉnh, bổ 
sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia được thực hiện theo quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

3. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia 

3.1. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia 
đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do các Bộ, ngành (không bao gồm Bộ Khoa 
học và Công nghệ) tổ chức xây dựng.  

Bộ, ngành chỉ định cơ quan, tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc hoặc 
thành lập ban kỹ thuật tiêu chuẩn chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Tổ chức biên 
soạn) để thực hiện việc biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia theo các bước sau: 

Bước 1: Biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia 

- Tổ chức biên soạn thực hiện việc biên soạn dự thảo và viết thuyết minh 
cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia.  

Bước 2: Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo 
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- Bộ, ngành gửi dự thảo tiêu chuẩn quốc gia lấy ý kiến của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan, thông báo về việc lấy ý kiến trên trang tin điện tử 
(website) của Bộ, ngành và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thời 
gian lấy ý kiến về dự thảo ít nhất là sáu mươi ngày, kể từ ngày gửi dự thảo; 

- Bộ, ngành tổ chức hội nghị chuyên đề với sự tham gia của các bên có 
liên quan để thảo luận và góp ý cho dự thảo; 

- Tổ chức biên soạn thực hiện việc tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý để 
hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, lập hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia 
theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật (sau đây viết tắt là Nghị định số 127/2007/NĐ-CP) và gửi  
bộ, ngành quy định tại điểm 3.1 khoản này để tổ chức thẩm tra; 

- Bộ, ngành tổ chức việc thẩm tra dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và chuyển 
hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đến Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức 
thẩm định.  

Bước 3: Thẩm định hồ sơ dự  thảo tiêu chuẩn quốc gia  

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức xem xét hồ sơ dự 
thảo tiêu chuẩn quốc gia do các Bộ, ngành đề nghị thẩm định. Trường hợp hồ sơ 
dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đề nghị thẩm định không đáp ứng yêu cầu theo quy 
định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ. 

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập Hội đồng thẩm 
định để thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia theo nội dung quy định tại Điều 
18 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.  

Thành phần Hội đồng thẩm định bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, 
ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia có liên quan và các chuyên gia khác. Hội đồng 
thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và phải có ít 
nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng có mặt. 

- Hội đồng thẩm định lập biên bản thẩm định đối với dự thảo tiêu chuẩn 
quốc gia có kết luận và kiến nghị cụ thể, chuyển cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng. 

Bước 4: Công bố tiêu chuẩn quốc gia 

 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức xem xét kết quả 
thẩm định và lập hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia trình duyệt.   

+ Trường hợp dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu theo nội dung 
thẩm định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ xem xét, công bố.   

+ Trường hợp dự thảo tiêu chuẩn quốc gia không đáp ứng yêu cầu theo nội 
dung thẩm định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chuyển hồ sơ dự 
thảo tiêu chuẩn quốc gia đến Bộ, ngành liên quan để tổ chức xử lý, hoàn chỉnh 
dự thảo tiêu chuẩn quốc gia.  
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- Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định trong trường hợp Bộ, ngành không nhất trí với ý kiến thẩm định. 

3.2. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia 
đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do tổ chức, cá nhân đề nghị. 

Trên cơ sở dự thảo đề nghị của tổ chức, cá nhân, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng tổ chức việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia có sự tham 
gia của các Bộ, ngành tương ứng trong các hoạt động có liên quan như: tham gia 
ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, đóng góp ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn quốc 
gia, tham gia Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn quốc gia.  

Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia được 
thực hiện như sau: 

Bước 1: Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia 

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia thực hiện các công việc sau đây: 

- Thành lập nhóm công tác để biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia trên 
cơ sở dự thảo do tổ chức, cá nhân đề nghị;  

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý và thảo luận trong ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc 
gia về dự thảo tiêu chuẩn quốc gia;  

- Hoàn thiện và viết thuyết minh cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; 

- Lập hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia để trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng xem xét. 

Bước 2: Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia  

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện các công việc sau: 

- Xem xét hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn 
quốc gia trình để quyết định việc gửi dự thảo tiêu chuẩn quốc gia để lấy ý kiến;  

- Gửi dự thảo tiêu chuẩn quốc gia lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan, thông báo về việc lấy ý kiến trên trang tin điện tử (website) 
của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thời gian lấy ý kiến về dự thảo ít 
nhất là sáu mươi ngày, kể từ ngày gửi dự thảo; 

- Tổ chức hội nghị chuyên đề để thảo luận, góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn 
quốc gia;  

- Tổ chức xử lý, hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và lập Hồ sơ dự 
thảo tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 
127/2007/N§-CP. 

Bước 3: Thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia  

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức việc thẩm tra Hồ sơ 
dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định dự thảo 
tiêu chuẩn quốc gia theo nội dung quy định tại Điều 18 Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật.  

Thành phần Hội đồng thẩm định bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức và 
các chuyên gia có liên quan khác. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc 
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tập thể, biểu quyết theo đa số và phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên 
Hội đồng có mặt. 

- Hội đồng thẩm định lập biên bản thẩm định đối với dự thảo tiêu chuẩn 
quốc gia có kết luận và kiến nghị cụ thể, chuyển cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng. 

Bước 4: Công bố tiêu chuẩn quốc gia 

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lập Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn 
quốc gia trình duyệt. 

- Trường hợp dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu theo nội dung 
thẩm định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ xem xét, công bố.   

- Trường hợp dự thảo tiêu chuẩn quốc gia không đáp ứng yêu cầu theo nội 
dung thẩm định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức xử lý, hoàn 
chỉnh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia trước khi trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ xem xét, công bố. 

3.3. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia đối 
với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xây dựng. 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao ban kỹ thuật tiêu chuẩn 
quốc gia tương ứng triển khai việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia.  

Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia được 
thực hiện như sau: 

Bước 1: Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia 

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia thực hiện các công việc sau đây: 

- Thành lập nhóm công tác để biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia;  

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý và thảo luận trong ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc 
gia về dự thảo tiêu chuẩn quốc gia;  

- Hoàn thiện và viết thuyết minh cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; 

- Lập hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia để trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng xem xét. 

Các bước 2, 3, 4 được thực hiện theo quy định tương ứng tại các bước 2, 3, 
4 của điểm 3.2 khoản 3 Mục này. 

4. Trình bày, thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia và lưu trữ hồ sơ 
dự thảo tiêu chuẩn quốc gia  

4.1. Việc trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia được thực 
hiện theo TCVN 1-2 và các hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan của Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng. 

4.2. Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia được lưu trữ tại Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định hiện hành về lưu trữ tài liệu. 
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5. Rà soát định kỳ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia 

5.1. Rà soát định kỳ tiêu chuẩn quốc gia  

5.1.1. Hằng năm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lập danh mục 
các tiêu chuẩn quốc gia đến thời hạn ba năm phải rà soát định kỳ để đưa vào kế 
hoạch hằng năm về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia. 

5.1.2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành tổ chức việc thực hiện rà soát định kỳ tiêu chuẩn quốc gia theo danh mục ®\ lập.  

5.1.3. Trình tự, thủ tục rà soát định kỳ tiêu chuẩn quốc gia được quy định 
như sau: 

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện công việc sau: 

+ Gửi danh mục các tiêu chuẩn quốc gia cần rà soát đến các Bộ, ngành có 
liên quan để thực hiện việc rà soát.  

+ Tổ chức việc rà soát các tiêu chuẩn quốc gia không thuộc lĩnh vực quản 
lý của các Bộ, ngành. 

Việc rà soát được thực hiện theo hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng.  

- Kết quả rà soát định kỳ kèm theo thuyết minh được gửi đến Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để tổng hợp và xử lý, cụ thể như sau: 

+ Kiểm tra, đánh giá các kết quả rà soát của các Bộ, ngành và tổng hợp  
thành kết quả rà soát tổng thể và gửi đi lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức, cá 
nhân có liên quan;  

 + Tổng hợp, xử lý ý kiến góp ý, lập hồ sơ kết quả rà soát tiêu chuẩn quốc 
gia làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc 
gia và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ. 

5.1.4. Hồ sơ rà soát định kỳ tiêu chuẩn quốc gia bao gồm: 

- Tờ trình của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về kết quả rà 
soát và kiến nghị; 

- Bản tiếp thu ý kiến góp ý và công văn góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan; 

- Các tài liệu khác liên quan (nếu có). 

5.2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn quốc gia  

5.2.1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn quốc gia phải được đưa 
vào kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại điểm 2.3 
khoản 2 Mục này. 

5.2.2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn quốc gia được thực hiện 
theo trình tự, thủ tục tương ứng quy định tại các điểm 3.1, 3.2, 3.3 khoản 3 Mục này. 

5.2.3. Kết quả của việc sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn quốc gia là 
quyết định công bố bản sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia hoặc công bố tiêu 
chuẩn quốc gia thay thế. 
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5.3. Huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia  

5.3.1. Việc huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở kết quả rà soát định kỳ tiêu 
chuẩn quốc gia quy định tại điểm 5.1 khoản 5 Mục này được thực hiện như sau: 

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng căn cứ kết quả rà soát định kỳ 
được phê duyệt để lập hồ sơ đề nghị huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia, trình Bộ Khoa 
học và Công nghệ xem xét, quyết định việc công bố huỷ bỏ. Hồ sơ đề nghị huỷ 
bỏ tiêu chuẩn quốc gia bao gồm: 

-  Bản tiêu chuẩn quốc gia đề nghị huỷ bỏ; 

-  Tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan về 
việc huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia trong quá trình rà soát; 

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có); 

- Công văn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị huỷ bỏ 
tiêu chuẩn quốc gia cụ thể có kèm theo thuyết minh.  

5.3.2. Việc huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở đề nghị của Bộ, ngành, 
tổ chức, cá nhân được thực hiện như sau: 

- Các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ đề nghị huỷ bỏ tiêu 
chuẩn quốc gia về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để xem xét, tổ 
chức thẩm định. Hồ sơ đề nghị huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia bao gồm:  

+ Bản tiêu chuẩn quốc gia đề nghị huỷ bỏ; 

+ Văn bản đề nghị của Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân; 

+ Bản thuyết minh (lý do, cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học); 

+ ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

+ Các tài liệu khác liên quan (nếu có). 

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định hồ sơ đề 
nghị huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia và trình Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả 
thẩm định để xem xét, quyết định. 

5.3.3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo trên trang tin 
điện tử (website) về các tiêu chuẩn quốc gia ®\ được công bố huỷ bỏ và đăng trên 
tạp chí của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời hạn ba mươi ngày, 
kể từ ngày Bộ Khoa học và Công nghệ công bố huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia.  

5.4. Hồ sơ rà soát định kỳ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc 
gia được lưu trữ tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định 
hiện hành về lưu trữ tài liệu. 

6. Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia 

6.1. Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia bao gồm số hiệu, năm công bố tiêu 
chuẩn đứng sau cụm từ viết tắt TCVN và được phân cách bằng dấu hai chấm (:).  

Ví dụ: TCVN 4980:2006 là ký hiệu của tiêu chuẩn quốc gia có số hiệu là 
4980, được công bố năm 2006. 
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6.2. Trường hợp tiêu chuẩn quốc gia hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn 
quốc tế, ký hiệu tiêu chuẩn gồm ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia và ký hiệu của tiêu 
chuẩn quốc tế để trong ngoặc đơn, cách nhau khoảng trống một ký tự.  

Ví dụ: TCVN 111:2006  (ISO 15:1998) 

Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia được trình bày trên trang bìa như sau: 

- Phần 1 của ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia nằm ở trên bao gồm ký hiệu của 
tiêu chuẩn quốc gia như quy định tại điểm 5.1 khoản này. 

- Phần 2 của ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia nằm ở dưới bao gồm ký hiệu đầy 
đủ của tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận hoàn toàn thành tiêu chuẩn quốc gia. 

Ví dụ: ký hiệu TCVN 111:2006 

 ISO 15:1998         

là ký hiệu của tiêu chuẩn quốc gia có số hiệu là 111 được xây dựng trên cơ sở 
chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế ISO 15:1998 và được công bố năm 2006.  

Trường hợp đặc biệt, khi tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng trên cơ sở chấp 
nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ISO về hệ 
thống quản lý (ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 và các tiêu chuẩn về hệ thống 
quản lý khác), ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia bao gồm ký hiệu TCVN đứng trước, ký 
hiệu ISO đứng sau một ký tự, sau đó là số hiệu tiêu chuẩn ISO được chấp nhận và 
năm ban hành tiêu chuẩn quốc gia được phân cách bằng dấu hai chấm (:).  

Ví dụ: ký hiệu TCVN ISO 14001:2006 là ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia 
được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 về 
hệ thống quản lý môi trường và được công bố vào năm 2006.  

6.3. Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia thay thế bao gồm số hiệu của tiêu chuẩn 
quốc gia được thay thế, năm công bố tiêu chuẩn quốc gia thay thế được phân 
cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau ký hiệu TCVN.  

Ví dụ: TCVN công bố năm 2006 để thay thế TCVN 289:2000 được ký 
hiện là TCVN 289:2006. 

Trường hợp một tiêu chuẩn quốc gia thay thế nhiều tiêu chuẩn quốc gia 
hoặc một phần của một tiêu chuẩn quốc gia khác thì tiêu chuẩn quốc gia thay thế 
được mang số hiệu mới. 

6.4. Ký hiệu bản sửa đổi của tiêu chuẩn quốc gia bao gồm chữ  “SỬA ĐổI” 
kèm theo số thứ tự lần sửa đổi và năm công bố được phân cách bằng dấu hai 
chấm (:) đứng trước ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia được sửa đổi. 

Ví dụ: SỬA ĐổI 1:2006 TCVN 789:2005 là ký hiệu bản sửa đổi lần thứ 
nhất của TCVN 789:2005, được công bố năm 2006. 

6.5. Ký hiệu và tên đầy đủ của tiêu chuẩn quốc gia phải được thể hiện tại 
quyết định công bố tiêu chuẩn quốc gia. 

7. Thông báo, xuất bản và phát hành, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia 

7.1. Thông báo 
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Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về việc công bố, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế hoặc huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia trên tạp chí, trang thông 
tin điện tử (website) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các 
phương tiện thông tin thích hợp khác trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày  
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký quyết định công bố. 

7.2. Xuất bản và phát hành tiêu chuẩn quốc gia 

7.2.1. Tiêu chuẩn quốc gia được xuất bản, phát hành dưới dạng bản giấy 
và có thể dưới dạng bản điện tử. 

7.2.2. Nội dung sửa đổi, bổ sung của tiêu chuẩn quốc gia được xuất bản 
dưới dạng bản rời cho đến khi tái bản tiêu chuẩn đó. 

7.2.3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện việc xuất bản và 
phát hành tiêu chuẩn quốc gia trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ ký quyết định công bố.  

7.2.4. Bộ, ngành có thể xuất bản, phát hành tiêu chuẩn quốc gia do mình 
xây dựng dự thảo sau khi có sự thống nhất với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng. 

Các tổ chức khác có nhu cầu xuất bản, phát hành tiêu chuẩn quốc gia phải 
được sự đồng ý của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

7.3. Phổ biến tiêu chuẩn quốc gia  

7.3.1. Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức lập kế hoạch phổ biến các tiêu 
chuẩn quốc gia ®\ được công bố. 

7.3.2. Bộ, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ 
chức việc phổ biến tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quản lý được phân công 
theo kế hoạch ®\ được phê duyệt.  

7.3.3. Việc phổ biến tiêu chuẩn quốc gia được thực hiện thông qua các 
hình thức như hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và các hình thức khác.  

III. Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia,  
tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực  
và tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam 

1. Phương thức và biện pháp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia 

1.1. Phương thức áp dụng tiêu chuẩn quốc gia  

1.1.1 áp dụng trực tiếp 

Tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng trực tiếp mà không thông qua một tài 
liệu trung gian khác. 

1.1.2. áp dụng gián tiếp 

Tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng thông qua tài liệu trung gian khác (văn 
bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật...) có viện dẫn tiêu chuẩn quốc gia đó. 
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1.2. Biện pháp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia 

1.2.1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo việc áp dụng tiêu chuẩn 
quốc gia cho các đối tượng liên quan. 

1.2.2. Ưu tiên sử dụng tiêu chuẩn quốc gia một cách thích hợp trong việc 
xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - x\ hội khác. 

1.2.3. Đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng 
nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn, công nhận theo các tiêu chuẩn quốc gia 
hiện hành. 

2. Nguyên tắc, phương thức và biện pháp áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, 
tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài 

2.1. Nguyên tắc áp dụng 

2.1.1. Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài 
được áp dụng tự nguyện đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2.1.2. Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu 
chuẩn nước ngoài không được trái với quy định pháp luật và làm tổn hại tới an 
ninh, quốc phòng, lợi ích kinh tế - x\ hội và các lợi ích khác của đất nước.  

2.1.3. Khuyến khích áp dụng phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế, 
tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài.  

2.1.4. Bảo đảm việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, 
tiêu chuẩn nước ngoài có liên quan quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên hoặc trong các thoả thuận hợp tác song phương, đa phương 
giữa tổ chức của Việt Nam với tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật.  

2.2. Phương thức áp dụng   

2.2.1. áp dụng trực tiếp 

Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài được áp 
dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất - kinh doanh, cung cấp dịch vụ, giao dịch 
mua bán và các hoạt động kinh tế - x\ hội khác. 

2.2.2. áp dụng gián tiếp  

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 
khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài một cách gián tiếp thông qua việc thực hiện 
quy định trong các tài liệu kỹ thuật, văn bản quản lý (văn bản quy phạm pháp 
luật, quy chuẩn kỹ thuật…) trong đó có viện dẫn hoàn toàn hoặc một phần nội 
dung của  tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài. 

2.3. Các biện pháp áp dụng 

2.3.1. Tăng cường chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc 
tiêu chuẩn nước ngoài tiên tiến thành tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở. 
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2.3.2. Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước 
ngoài làm căn cứ để tổ chức và thực hiện việc đánh giá sự phù hợp thông qua các 
hoạt động như: công nhận, chứng nhận, giám định, thử nghiệm, hiệu chuẩn. 

2.3.3. Tổ chức việc nghiên cứu, tìm hiểu để áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, 
tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài trong điều kiện của Việt Nam; 
tham gia tích cực vào hoạt động của các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế hoặc 
khu vực có liên quan. 

2.3.4. Lập kế hoạch cụ thể và có lộ trình đầu tư công nghệ, quản lý, đáp 
ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước 
ngoài được dự kiến đưa vào áp dụng.  

2.3.5. Tổ chức việc phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 
chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài.  

IV. Hướng dẫn xây dựng  
và công bố tiêu chuẩn cơ sở 

1. Yêu cầu  và căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở 

1.1. Yêu cầu đối với tiêu chuẩn cơ sở 

1.1.1. Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy 
định của pháp luật hiện hành. 

1.1.2. Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa 
học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở. 

1.2. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở  

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học 
và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của 
cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài 
tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu 
chuẩn cơ sở. 

2. Loại và phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở  

2.1. Loại tiêu chuẩn cơ sở 

Tiêu chuẩn cơ sở có thể gồm các loại sau:   

- Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật; 

- Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo và hiệu chuẩn; 

- Tiêu chuẩn ghi nh\n, bao gói, vận chuyển, bảo quản; 

- Tiêu chuẩn quá trình; 

- Tiêu chuẩn dịch vụ; 

- Tiêu chuẩn môi trường. 

Tùy theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý nội bộ, 
các cơ sở có thể vận dụng cách thức phân loại trên hoặc bổ sung loại tiêu chuẩn 
mới để quy định về phân loại tiêu chuẩn một cách thích hợp cho cơ sở mình. 




